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Ngôn ngữ và văn hoá 

 

Phương thức so sánh Phương thức so sánh Phương thức so sánh Phương thức so sánh     

trong ca khúc trong ca khúc trong ca khúc trong ca khúc tình sầutình sầutình sầutình sầu    của trịnh công sơncủa trịnh công sơncủa trịnh công sơncủa trịnh công sơn    
                                                           Hàn thị thu hường 

(Cao học NN K16, Đại học Thái Nguyên) 
 

1. Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ đã ghi lại 
dấu ấn đậm nét và cũng là một hiện tượng 
hiếm gặp trong nền âm nhạc Việt Nam. Đến 
với nghệ thuật như một sự ngẫu nhiên của số 
phận, nhưng Trịnh Công Sơn đã tạo dựng cho 
mình một dòng nhạc độc lập, có sức sống và vị 
trí riêng, được gọi bằng cái tên bình dị, thân 
quen là Nhạc Trịnh. Những ca khúc của ông 
có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ trên lãnh thổ 
Việt Nam mà còn vượt biên giới đến với 
những trái tim yêu nhạc ở nhiều nước trên 
thế giới. Lắng nghe Nhạc Trịnh, chúng ta 
thấy được cái khốc liệt của chiến tranh qua 
những ca khúc phản chiến, sự hữu hạn của 
đời người qua những ca khúc về thân phận, 
và những cung bậc khác nhau của tình yêu 
qua những bản tình ca, đồng thời cảm nhận 
được lòng yêu đời và yêu người tha thiết của 
người nghệ sĩ đã sống giữa cuộc đời và đến với 
nghệ thuật bằng trái tim đầy lòng nhân ái.  

Tình yêu là đề tài lớn nhất trong các tác 
phẩm của Trịnh Công Sơn. Những bản tình 
ca chiếm đa số trong danh mục ca khúc của 
ông. Trong số những bản tình ca bất hủ của 
Trịnh Công Sơn, không thể không nhắc đến 
Tình sầu. Bài hát này được Trịnh Công Sơn 
sáng tác vào năm 1965 và là một trong những 
ca khúc đã đưa những tình khúc của ông lên 
đến đỉnh cao của thành công. Nó được cất lên 
bằng một tiết tấu chầm chậm như giọng của 
một người vừa kể chuyện vừa suy ngẫm. 
Cũng giống như đa số những bài hát viết về 
tình yêu của Trịnh Công Sơn, Tình sầu là 
một câu chuyện tình không trọn vẹn. Trong 
ca khúc này, Trịnh Công Sơn đã viết về 
những hạnh phúc buồn bã, những nỗi ngậm 
ngùi, những bất trắc, những gian dối, những 
“cơn đau thật dài” của một “cuộc tình không 
may”. Thế nhưng, tình yêu vẫn được tác giả 

trân trọng và ngợi ca, bởi “Tình cho nhau môi 
ấm. Một lần là trăm năm”. 

2. So sánh là một trong những phương 
thức làm nên vẻ đẹp và nét độc đáo của ngôn 
ngữ nghệ thuật. Theo quan niệm của tu từ 
học, đây là phương thức dùng để đối chiếu hai 
đối tượng khác loại, không hoàn toàn đồng 
nhất với nhau mà có thể chỉ có một nét giống 
nhau, thậm chí chỉ có một mối liên hệ sâu xa 
nào đó, nhằm gợi nên những cảm xúc thẩm 
mĩ trong nhận thức của người đọc, người 
nghe, qua việc diễn tả bằng hình ảnh một lối 
tri giác mới mẻ về đối tượng được đem ra so 
sánh  

Hình thức đầy đủ nhất của phương thức so 
sánh gồm 4 yếu tố: 

- Cái được so sánh (A): đối tượng đem ra so 
sánh. 

- Cơ sở so sánh (x): tính chất, trạng thái 
của cái được so sánh, hay phương diện so 
sánh. 

- Từ ngữ so sánh (tss): từ ngữ dùng để so 
sánh, tạo nên mối liên kết giữa cái được so 
sánh và cái so sánh. 

- Cái so sánh (B): đối tượng làm chuẩn để 
so sánh. 

Ví dụ: 
Cái được 
so sánh 
(A) 

Cơ sở so 
sánh (x) 

Từ so 
sánh 
(tss) 

Cái so 
sánh 
(B) 

Đời nhẹ  như lá thu 
Giọng cười 
em 

vút cao hơn bình 
minh 

Lòng thênh 
thang 

tựa như những 
áng mây 
trôi 

Tuy nhiên trong thực tế sử dụng ngôn ngữ, 
không phải tất cả những cấu trúc so sánh đều 
tuân theo mô hình đầy đủ kể trên, trật tự các 



Số 8 (178)-2010         ngôn ngữ & đời sống                     
 

 

25

yếu tố có thể bị thay đổi hoặc một số yếu tố 
trong mô hình bị tỉnh lược.  

3. So sánh là cách thường gặp trong ca từ 
của Trịnh Công Sơn, góp phần quan trọng 
trong việc xây dựng hình tượng nghệ thuật và 
chuyên chở những ý nghĩa của tác phẩm đến 
với những bến bờ sâu kín trong tâm hồn 
người nghe.  
3.1. Trong 66 câu hát (theo cách trình bày 

ứng với một lần xuống dòng trong tài liệu 
trích dẫn) của bài Tình sầu, phương thức so 
sánh được Trịnh Công Sơn sử dụng tới 21 lượt 
, với những đặc điểm như sau:  

a, Đặc điểm về hình thái cấu trúc: 
Các kiểu cấu trúc so sánh trong ca 

khóc 

STT 
Kiểu cấu trúc 
so sánh 

Số lượt 
trong tác 
phẩm 

Tỉ lệ 
% 

1 A + tss +B 12 57,2% 
2 A + x + tss + B 5 23,8% 

3 

A + (tss+B1) + 
(tss+B2) + 
(tss+B3) + 
(tss+B4) 

2 9.5% 

4 x + tss + B 2 9,5% 
 Tổng số 21 100% 

Sau đây xin phân tích kĩ hơn về các kiểu 
cấu trúc so sánh được sử dụng trong ca khúc: 

- Cấu trúc A + tss + B. Ví dụ (Ghi chú: 
Dấu chấm (.) trong các ví dụ tương ứng với 
chỗ xuống dòng trong tài liệu trích dẫn): 

 Tình yêu như cơn bão. Đi qua địa cầu. 
(Trong đó: A: tình yêu 
                  tss: như 
                  B: cơn bão đi qua địa cầu) 
Và các ví dụ khác: Tình yêu như vết cháy. 

Trên da thịt người; Tình yêu như trái phá. 
Con tim mù loà; Tình yêu như trái chín. Trên 
cây rụng rời; Tình yêu như thương áo. Quen 
hơi ngọt ngào; Tình yêu như nỗi chết. Cơn đau 
thật dài; Tình yêu như đốt sáng. Con tim tật 
nguyền; Nghìn trùng như vết sương; Tình cho 
nhau môi ấm. Một lần là trăm năm; Hồn 
mình như vá khâu; Buồn mình như lũng sâu; 
Một mai thức dậy. Chợt hồn như ngất ngây. 

Cấu trúc này được sử dụng 12/21 lượt, 
chiếm tỉ lệ 57,2%. 

- Cấu trúc  A + x + tss + B. Ví dụ: 
Tình mong manh như nắng 

(Trong đó: A: tình 
                  x: mong manh 
                  tss: như 
                  B: nắng) 
Và các ví dụ khác: Tình xa như trời; Tình 

gần như khói mây; Tình trầm như bóng cây; 
Tình reo vui như nắng. 

Cấu trúc này được sử dụng 5/21 lượt, 
chiếm tỉ lệ 23,8%. 

- Cấu trúc A + (tss+B1) + (tss+B2) + 
(tss+B3) + (tss+B4). Ví dụ: 
Cuộc tình lên cao vút. Như chim mỏi cánh 

rồi. Như chim xa lìa bầy. Như chim xa lìa 
trời. Như chim bỏ đường bay. 

Trong đó: A: cuộc tình lên cao vút 
                 tss1, tss2, tss3, tss4: như 
                 B1: chim mỏi cánh rồi 
                 B2: chim xa lìa bầy 
                 B3: chim xa lìa trời 
                 B4: chim bỏ đường bay 
Cấu trúc này được lặp lại 2 lần trong bài 

hát, chiếm tỉ lệ 9,5%. 
- Cấu trúc x + tss + B. Ví dụ: 
Lạnh lùng như dấu chim 
 
(Trong đó: x: lạnh lùng 
                  tss: như  
                  B: dấu chim) 
Và ví dụ khác: Một mai thức dậy. Chuyện 

trò với lá cây. Rồi buồn như lá bay. 
Cấu trúc này được sử dụng 2/21 lượt, 

chiếm tỉ lệ 9,5%. 
Trong các kiểu cấu trúc so sánh ở ca khúc 

Tình sầu, Trịnh Công Sơn chỉ sử dụng hai từ 
so sánh như và là (ứng với hai cách so sánh: 
tương tự và ngang bằng), trong đó như chiếm 
ưu thế gần như tuyệt đối (như được sử dụng 
27 lượt trong khi là chỉ được sử dụng 1 lượt). 
Trong hoàn cảnh so sánh cụ thể là ca khúc 
Tình sầu, từ là có sắc thái ý nghĩa khác so với 
như. Là mang sắc thái khẳng định sự đồng 
nhất hoàn toàn, sự đánh giá có cơ sở khách 
quan, trong khi như mang sắc thái không 
khẳng định sự đồng nhất hoàn toàn, chỉ 
tương đồng ở một khía cạnh nào đó, trong sự 
cảm nhận thiên về chủ quan. Như vậy trong 
những kiểu cấu trúc so sánh ở Tình sầu, 
Trịnh Công Sơn ưa sử dụng từ so sánh mang 
tính chủ quan, chứ không khẳng định. Có thể 
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đây là một đặc điểm trong phong cách ngôn 
ngữ của ông, giúp ông thể hiện cái tôi trữ tình 
và như kể những câu chuyện của riêng mình. 

Vậy việc sử dụng các kiểu so sánh và 
tương quan về số lượng các kiểu so sánh trong 
Tình sầu mang lại hiệu quả gì về phương 
diện tu từ? 

Với kiểu so sánh A + tss + B, tác giả đã 
đồng nhất hoặc tương tự hoá hai sự vật khác 
loại (A và B), mặc dù chúng có rất nhiều đặc 
tính. Cách so sánh mở này buộc người nghe 
phải suy ngẫm và liên tưởng để chọn ra đặc 
tính nào (hoặc những đặc tính nào) là căn bản 
và được xem là tồn tại ở hai sự vật khác loại 
này, để tác giả lấy đó làm căn cứ so sánh.  

Với kiểu so sánh A + x + tss + B, tác giả 
đã nêu ra một sự vật cùng với một đặc tính 
nhất định của nó để so sánh với một sự vật 
khác loại (A + x và B). Cách so sánh này có 
tác dụng gợi dẫn người nghe tới một đặc tính 
nhất định, thường là bất ngờ ở hai sự vật, 
được coi là tiêu điểm so sánh. Để rồi chính 
điều đó lại kéo theo sự liên tưởng tới những 
đặc tính khác (không hiển ngôn) của A và B 
trong hoàn cảnh cụ thể của ca khúc. 

Nếu kiểu so sánh A + tss + B chỉ đồng 
nhất hoặc tương tự hoá hai sự vật khác loại, 
thì kiểu A + (tss+B1) + (tss+B2) + (tss+B3) 
+ (tss+B4) đã đưa người nghe tới những khả 
năng đa dạng hơn và yêu cầu liên tưởng chọn 
lọc, phong phú hơn. Điều đó giống như cách 
giải câu đố: Các vật vừa giống cái này, lại vừa 
giống cái kia, và cái kia nữa…, đó là gì. Cách 
so sánh một sự vật hiện tượng  với nhiều sự 
vật hiện tượng đưa người nghe tới một chuỗi 
liên tưởng. 

Với kiểu so sánh x + tss + B, A - chủ thể 
trữ tình được giấu đi, chỉ nêu lên một đặc tính 
(chẳng hạn là buồn). Đó là một chủ thể phiếm 
định, là người nói, là người kia, là cả hai, hoặc 
ai đó…, tóm lại đó là người yêu và được (hoặc 
không được yêu). Là ai hay chẳng là ai cả? 
Điều đó gợi cho người nghe sự cảm nhận rằng 
ca từ như lời tự truyện của tác giả, lại như kể 
chuyện đời hoặc kể chuyện của chính người 
nghe vậy. Tức là người nghe có thể chỉ là nghe 
người khác kể chuyện của họ, hoặc nghe kể về 
câu chuyện của chính mình. Điều đó tạo một 
sự liên tưởng và thành cơ sở của sự đồng cảm 
giữa người nghe và tác giả. 

Nhìn chung, qua việc sử dụng các kiểu so 
sánh ở trên, có thể thấy tác giả của Tình sầu 
ưa dùng lối so sánh mở, để người nghe suy 
tưởng theo cách của mình hoặc theo sự gợi 
dẫn. Có thể điều này tạo nên tính chất nên 
thơ, “ý tại ngôn ngoại” và sự hấp dẫn cho tác 
phẩm. 

b, Đặc điểm về ngữ nghĩa 
Trước hết, xin nói về cái được so sánh 

trong ca khóc. 
- Cái được so sánh là những biểu hiện thế 

giới nội tâm, tinh thần của con người, được 
biểu thị bằng các từ ngữ: tình yêu, tình, cuộc 
tình, buồn, buồn mình, hồn,  hồn mình. Và 
đặc biệt, tình yêu, tình được trở đi trở lại rất 
nhiều lần với tư cách cái được so sánh trong 
ca khúc (tình yêu - 7 lần; tình - 5 lần). Có thể 
nhận thấy cái được so sánh thuộc ba phạm 
trù: tình yêu, hồn (cõi lòng) và nỗi buồn. 

- Cái được so sánh là những sự vật hiện 
tượng trừu tượng, được thể hiện qua những từ 
ngữ: nghìn trùng, một lần, lạnh lùng. Có thể 
nhận thấy ở đây ba phạm trù: khoảng cách, 
thời khắc và sự trống vắng. 

Và sau đây là cái so sánh trong ca khúc 
- Cái so sánh là những sự vật hiện tượng 

của thế giới tự nhiên, được biểu thị bằng các 
từ ngữ: trời, khói mây, nắng, cơn bão, vết 
sương, lũng sâu. 

- Cái so sánh là những sự vật hiện tượng 
thường gặp của đời sống hàng ngày, được thể 
hiện qua những từ ngữ: trái phá, vết cháy, 
bóng cây, trái chín, thương áo,  lá bay, chim 
mỏi cánh, chim xa lìa bầy, chim xa lìa trời, 
chim bỏ đường bay, dấu chim, đốt sáng, vá 
khâu. 

- Cái so sánh là những sự vật hiện tượng 
trừu tượng, được biểu thị bằng những từ ngữ: 
ngất ngây, nỗi chết,  trăm năm. 

Như vậy, có thể nhận thấy, trong Tình 
sầu, Trịnh Công Sơn thường đem những cái 
thuộc con người, cụ thể là thế giới nội tâm của 
con người so sánh với những cái bên ngoài con 
người (những hiện tượng tự nhiên, những sự 
vật hiện tượng cụ thể hoặc trừu tượng). 
Chẳng hạn: Tình yêu như vết cháy.  Trên da 
thịt người. ở đây, cơ sở so sánh, tức nét tương 
đồng giữa cái được so sánh là tình yêu và cái 
so sánh là vết cháy trên da thịt người đã được 
ẩn giấu đi. Vết cháy trên da thịt người là một 
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vết thương làm cho người ta đau đớn. Trịnh 
Công sơn đã từng phát biểu: Tình yêu có thể 
là một bông hoa, cùng lúc có thể là một tai 
nạn [theo 4;73]. Khi tình yêu là một tai nạn, 
chắc hẳn sẽ để lại những vết thương. Và có 
vết thương nào lại không xót xa, đau đớn! 
Trịnh Công Sơn đã cụ thể hoá nỗi đau của vết 
thương lòng bằng nỗi đau của vết thương trên 
thể xác. Nhạc sĩ đã dành cho người nghe cả 
một khoảng trời để suy ngẫm, liên tưởng, từ 
đó tìm ra nét tương đồng giữa hai đối tượng ở 
hai vế: cái được so sánh và cái so sánh. Qua 
đó phát hiện ra đặc điểm của đối tượng được 
so sánh. Đây cũng là một trong những yếu tố 
khiến cho nhạc Trịnh trở thành một dòng 
nhạc “kén nguời nghe”.  
3.2. Vai trò của phương thức so sánh trong 

Tình sầu 
Có thể nói, so sánh là một cách tu từ nổi 

bật trong Tình sầu. Nhờ so sánh, tác giả đã 
mang đến cách nhìn mới mẻ về tình yêu, miêu 
tả sinh động những cung bậc khác nhau của 
tình yêu và ca ngợi giá trị vĩnh hằng của tình 
yêu. 

Trước hết, Trịnh Công Sơn đã mang đến 
cách nhìn mới mẻ về tình yêu qua sử dụng 
những hình ảnh độc đáo trong so sánh. 

Thời điểm Trịnh Công Sơn sáng tác Tình 
sầu cũng là lúc cuộc chiến tranh Việt Nam 
diễn ra khốc liệt. Trong thời gian này, ông bắt 
đầu sáng tác những bài hát về thân phận con 
người trong chiến tranh, miêu tả cuộc sống 
kinh hoàng đầy chết chóc hàng ngày của 
người dân. Cái khốc liệt, dữ dội của chiến 
tranh cũng được Trịnh Công Sơn đưa vào 
những bản tình ca của mình bằng những 
hình ảnh so sánh mới lạ và độc đáo, ngay ở 
câu đầu tiên trong ca khúc. 

Có lẽ chưa có ai chiến tranh hoá tình yêu 
qua ca từ tác phẩm tài tình như Trịnh Công 
Sơn. Thế hệ của nhạc sĩ này có tuổi bằng với 
tuổi của chiến tranh. Ngay từ khi còn rất trẻ, 
chiến tranh đã trở thành nỗi ám ảnh thường 
trực trong tâm trí ông. Ông là người đầu tiên 
đưa không khí chiến tranh vào tình yêu và 
nâng đề tài này lên đỉnh cao của nghệ thuật. 
Đại thi hào Hy Lạp là Homère từng nói: chỉ có 
hai chuyện đáng nói trên đời này thôi, là 
chiến tranh và tình yêu. Trịnh Công Sơn đã 
may mắn được lịch sử ban tặng cảm hứng từ 

“hai chuyện đáng nói trên đời” ấy. Trong 
Tình sầu, ông đã so sánh tình yêu với hàng 
loạt những hình ảnh về chiến tranh: Tình yêu 
như trái phá con tim mù loà (như sức công 
phá của đại bác); Tình yêu như vết cháy trên 
da thịt người (như thương tích của lửa hoặc 
bom cháy); Tình yêu như đốt sáng con tim tật 
nguyền (như ánh sáng và sức thiêu đốt của 
hoả châu); Tình yêu như nỗi chết cơn đau thật 
dài (như cái chết dễ dàng, “chết thật tình cờ” 
trong chiến tranh, để lại những nỗi đau 
không dễ  nguôi ngoai). 

Với những lời hát này, người nghe cảm 
nhận được sự dữ dội , khốc liệt của chiến 
tranh và cũng là sự dữ dội, khốc liệt của tình 
yêu. Giữa tình yêu và những hình ảnh có liên 
quan đến chiến tranh được đem ra so sánh 
tưởng như chẳng có gì liên quan đến nhau, và 
không có gì tương đồng, nhưng nếu lắng tâm 
hồn mình lại và suy ngẫm thì ta thấy sự so 
sánh ấy là hoàn toàn có thể. Đó là trường hợp 
của câu mở đầu ca khúc: Tình yêu như trái 
phá. Con tim mù loà. Trong chiến tranh, đạn 
đại bác (trái phá) có sức mạnh ghê gớm của 
loại vũ khí hạng nặng, đem lại sự đổ vỡ, huỷ 
diệt và cả cái chết, “những cái chết không báo 
trước nhưng cũng nhuốm đầy đủ màu sắc tai 
ương của một kiếp nạn” [9]. Vậy mà trong ca 
khúc, đích nhằm đến của trái phá lại là một 
đối tượng đã mất khả năng nhận thức lí tính 
để ẩn náu trước hiểm hoạ, là con tim mù 
loà… Vâng, trái tim đã mù loà vì tình yêu, và 
trước tình yêu nó không còn là chính nó nữa. 

Tình yêu mang đến những cảm xúc về sự 
hiểm nguy bất trắc, nhưng cũng có lúc mang 
đến những vị ngọt và trái chín: Tình yêu như 
thương áo quen hơi ngọt ngào; Tình yêu như 
trái chín trên cây rụng rời. Vị ngọt của tình 
yêu được diễn tả bằng những hình ảnh so 
sánh thật đơn sơ, bình dị nhưng vẫn có một 
cái gì đó như cô đơn, lẻ loi, buồn tủi. Như 
người tình đã đi xa rồi, chỉ còn lại hơi ấm 
quen thuộc trên chiếc áo để lại mà thôi. Cũng 
như trái chín trên cây rụng rời, sao mà xót xa, 
tội nghiệp đến vậy! 

Thứ hai là, qua so sánh, Trịnh Công Sơn đã 
thể hiện một cách sinh động và giàu 
hình ảnh những cung bậc khác nhau của 
tình yêu. 
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Tình yêu trong ca khúc là một thứ tình 
cảm có tính nhị nguyên, tức là luôn mang 
trong nó những trạng thái đối lập (xa/gần; 
trầm/reo vui): Tình xa như trời/Tình gần như 
khói mây; Tình trầm như bóng cây/Tình reo 
vui như nắng… 
Tình xa như trời - một sự so sánh hoàn 

toàn hợp lí vì không ai có được tình yêu trọn 
vẹn, cũng như trời kia xa lắm, có ai mà với tới. 
Nhưng Tình gần như khói mây thì  là một sự 
bất ngờ của lời ca được tác giả mang đến cho 
người nghe. Tại sao lại gần như khói mây? 
Khói mây thì khó ai mà nắm bắt được, bởi nó 
mong manh, dễ tan biến và luôn thay hình đổi 
dạng. Phải chăng đó cũng chính là một đặc 
tính của tình yêu -  không ai nắm giữ được 
tình yêu trong tay mình cho dù nó đang ở thật 
gần. Như Trịnh Công Sơn từng nói: Tình yêu 
tự đến và tự đi, không cần ai dìu dắt. Nó hoàn 
toàn tự do. Muốn giam cầm nó thì nó sẽ bay 
đi. Muốn thả nó bay đi có khi nó ở lại {5;25}. 
Tình trầm như bóng cây/  Tình reo vui như 

nắng. ở câu thứ nhất, với sự so sánh tình như 
bóng cây và với cơ sở so sánh là trầm, tác giả 
đã diến tả một trạng thái của tình yêu: đứng 
yên, lặng lẽ và mờ nhạt. Câu thứ hai, trái lại, 
diễn tả một trạng thái hoàn toàn khác: Tình 
yêu được nhân cách hoá thành một thực thể 
sống động đầy hứng khởi với hành động reo 
vui và được so sánh với nắng, bởi nắng vốn 
mang màu sắc tươi sáng nên thường được 
nhắc đến như dấu hiệu của niềm vui. Trong ca 
từ Trịnh Công Sơn, nắng thường được dùng 
như một hình ảnh biểu trưng, chỉ niềm vui 
hiếm hoi nơi “cõi tạm”, và niềm vui ấy cũng 
hiếm hoi trong những bản tình ca vốn mang 
nặng nỗi buồn và ưu tư của ông. 

Hoặc một trạng thái khác của tình yêu, 
trong một chuỗi liên tưởng kì lạ hơn: Cuộc 
tình lên cao vút. Như chim mỏi cánh rồi. Như 
chim xa lìa bầy. Như chim xa lìa trời. Như 
chim bỏ đường bay… Đây là một cấu trúc so 
sánh hết sức độc đáo, không chỉ vì một A (cái 
được so sánh) được đem ra so sánh với nhiều B 
(cái so sánh) mà còn vì sự đối lập giữa A và B: 
cuộc tình lên cao vút (hướng đi lên) được so 
sánh với chim mỏi cánh, chim xa lìa bầy, chim 
xa lìa trời, chim bỏ đường bay (hướng đi 

xuống). ở đây, sự say đắm, nồng nàn khi tình 
yêu đạt đến độ thăng hoa lại được so sánh với 
những trạng thái mệt mỏi và chia lìa. Phải 
chăng khi cuộc tình lên cao vút cũng chính là 
dự báo cho sự mất mát chia lìa? Điều này đã 
trở thành nỗi ám ảnh với người nhạc sĩ, bởi 
vậy cấu trúc so sánh ấy đã trở đi trở lại hai lần 
trong ca khúc, thể hiện sự lo lắng, bất an của 
Trịnh Công Sơn trước một cuộc tình không 
may. 

- Thứ ba là, bằng so sánh, Trịnh Công Sơn 
đã ca ngợi giá trị vĩnh hằng của tình yêu. 

Tình yêu trong nhạc Trịnh Công Sơn luôn 
gắn liền với nỗi bất hạnh, khắc khoải, chia lìa. 
Những người tình đến rồi đi và để lại những 
vết thương không dễ hàn gắn và những nỗi 
đớn đau chẳng thể nguôi ngoai. Thế nhưng, 
nhạc sĩ vẫn tâm niệm: Có người yêu thì hạnh 
phúc, có người yêu thì đau khổ, nhưng dù đau 
khổ hay hạnh phúc thì con người vẫn muốn 
yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại. Con người 
không thể sống mà không yêu {9}. 

Trịnh Công Sơn đã kết lại Tình sầu bằng 
một hình ảnh so sánh đầy ý nghĩa: Tình cho 
nhau môi ấm. Một lần là trăm năm. Lời thổ lộ 
bất chợt này đã xoá đi những bất an, bất trắc, 
những giằng xé, giày vò trong toàn ca khúc, để 
chỉ còn lại cái giá trị vĩnh hằng của tình yêu. 
Dù chỉ một lần thôi, có thể ngắn, có thể dài, có 
thể là mật ngọt, có thể là mật đắng, nhưng 
một lần ấy là trăm năm, là cả đời người, để ta 
luôn trân trọng và biết ơn. 

4. Có thể nhận thấy so sánh là một phương 
thức tu từ được ưa dùng và rất đắc dụng trong 
ca khúc Tình sầu của Trịnh Công Sơn, bên 
cạnh các phương thức tu từ khác. Hiếm có ca 
khúc nào mà phương thức này lại được sử 
dụng với mật độ dày đặc như vậy. Trong toàn 
bài hát, Trịnh Công Sơn đã 22 lần sử dụng 
phương thức so sánh với 4 kiểu cấu trúc, trong 
đó, chiếm đa số là hai kiểu: A + tss + B và A + 
x + tss + B. 

(xem tiếp trang 23) 

Ngôn ngữ với văn chương 
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Nhưng đối với người Hán, việc nhận biết họ 
kép không phải là một chuyện quá khó khăn. Vì 
phần lớn người Hán đều không có tên đệm, cho 
nên trên thực tế chúng tôi cũng hiếm khi lẫn lộn 
họ kép với tên đệm. 

Còn hình thức của họ ghép trong tên người 
Hán cũng phong phú và đa dạng hơn so với họ 
ghép trong tên người Việt. Ngoài cấu trúc họ bố + 
họ mẹ ra, người Hán còn có một loại họ ghép 
tương đối đặc biệt là họ chồng + họ bố chuyên 
dành cho những người phụ nữ đã đi lấy chồng. 
Loại họ ghép này vẫn được sử dụng một cách phổ 
biến ở Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Cho nên 
có thể nói, họ ghép ở Trung Quốc Đại Lục có thể 
thể hiện vai trò bình đẳng của phụ nữ trong xã hội 
cộng đồng, còn họ ghép ở Đài Loan, Hồng Kông 
và Macau thì đã thể hiện phong tục truyền thống 
của Trung Quốc.  

Chúng tôi quan niệm rằng, đối với người Hán 
và người Việt, không nghi ngờ gì nữa, sự xuất 
hiện của họ kép và họ ghép là một hiện hiện 
tượng khách quan, có tính xã hội tích cực. Vì 
phần lớn người Hán và người Việt ta đều mang 
họ đơn, đấy cũng chính là nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng trùng tên một cách nghiêm trọng. Để 
tránh khỏi hiện tượng trùng tên trong xã hội hiện 
nay, việc sử dụng nhiều họ ghép đang trở thành 
một giải pháp hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, nó còn 
góp phần thể hiện vai trò bình đẳng của phụ nữ 
trong cuộc sống cộng đồng hiện nay. Tuy nhiên, 
chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng, đối với người 
Hán cũng như người Việt, họ ghép vẫn chưa có vị 
trí ổn định trong hệ thống tên người. So với họ 
đơn, các họ kép và họ ghép (trong đó, chủ yếu là 
họ ghép) có tính phổ biến tương đối thấp, chưa 
được cộng đồng chấp nhận để sử dụng như là họ 
có sẵn. 
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(Phương thức so sánh…tiếp theo trang 
28) 

Sự tương đồng giữa cái được so sánh và cái 
so sánh trong ca khúc là sự tương quan giữa 
những cái thuộc con người, cụ thể là thế giới 
nội tâm, tinh thần của con người và những cái 
bên ngoài con người (những hiện tượng tự 
nhiên, những sự vật hiện tượng cụ thể hoặc 
trừu tượng). Nét độc đáo trong sự so sánh của 
Trịnh Công Sơn là ở chỗ ông đã so sánh tình 
yêu với những sự vật hiện tượng mà trong đời 
sống người ta ít hoặc thậm chí không bao giờ 
so sánh tình yêu với chúng. Chính điều này 
đã kích thích sự liên tưởng của người nghe và 
góp phần làm nên nét riêng trong phong cách 
ngôn ngữ của Trịnh Công Sơn. 

Bằng so sánh trong Tình sầu, Trịnh Công 
Sơn đã mang đến cho người nghe những cảm 
nhận mới mẻ về tình yêu, dẫn dắt họ trải qua 
những cung bậc cảm xúc khác nhau của tình 
yêu, và cuối cùng khiến họ đồng tình với tác 
giả: dù hạnh phúc hay khổ đau, thì con người 
cũng không thể sống mà không yêu. 
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